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1. Đặt vấn đề
Ung thư vú (UTV) là loại ung thư phổ biến nhất

ở phụ nữ ở cả các nước đang phát triển và nước phát
triển. Cứ 10 ca ung thư được chẩn đoán trên thế giới
thì có 1 trường hợp UTV. Số trường hợp hiện mắc
trên toàn thế giới tăng từ 572.100 năm 1980 lên
1.050.346 trường hợp năm 2000 [4,7]. Năm 2000,
ước tính có khoảng 375 000 phụ nữ chết vì UTV trên
toàn thế giới [1]. Tại Việt Nam, theo số liệu năm
1998, ở nữ giới, UTV là loại ung thứ phổ biến nhất
ở Hà Nội với tỷ lệ mới mắc chuẩn hóa theo tuổi là
20,3/100.000 dân và cao thứ hai ở thành phố Hồ Chí
Minh với tỷ lệ mới mắc chuẩn hóa theo tuổi là
16/100.000 [1]. 

Thông tin về kiến thức, thái độ, thực hành liên
quan tới dự phòng UTV của cộng đồng, đặc biệt là
của phụ nữ rất quan trọng, làm cơ sở xây dựng một
mô hình dự phòng UTV dựa vào cộng đồng. Tuy
nhiên, ở Việt Nam cho đến nay, những nghiên cứu về
vấn đề này chưa nhiều. Nhằm thu thập những thông
tin cơ bản cho một mô hình dự phòng UTV dựa vào
cộng đồng, Hội Y tế công cộng Việt Nam đã tiến
hành nghiên cứu “Đánh giá kiến thức, thái độ, hành
vi của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản liên quan đến
việc dự phòng ung thư vú và ung thư cổ tử cung”.  

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu

nhiên hệ thống để chọn 600 phụ nữ độ tuổi 15 – 49

tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tình Hải Dương 

2.2. Thu thập số liệu: 
10 cộng tác viên y tế ở 3 thôn đã được tuyển chọn

và tập huấn để tiến hành các cuộc phỏng vấn tại các
hộ gia đình đã được lựa chọn bằng bộ câu hỏi có cấu
trúc dưới sự giám sát của nhóm cán bộ văn phòng
Hội y tế công cộng (YTCC) Việt Nam. Nhóm nghiên
cứu đã xây dựng quyển huớng dẫn phỏng vấn nhằm
đảm bảo chất lượng của việc thu thập số liệu.
Khoảng 20% bộ câu hỏi đã được các cán bộ văn
phòng Hội YTCC Việt Nam phỏng vấn lại để đảm
bảo chất lượng số liệu. 100% bộ câu hỏi đã được
nhóm giám sát làm sạch những câu trả lời không
thống nhất hoặc khuyết số liệu ngay tại thực địa để
đảm bảo cho chất lượng của bộ số liệu. 

2.3. Phân tích số liệu:
Công cụ nghiên cứu là bộ câu hỏi phỏng vấn với

các biến số về đặc điểm nhân khẩu học, kiến thức,
thái độ, hành vi liên quan đển dự phòng UTV của đối
tượng nghiên cứu. Trong các hành vi dự phòng UTV,
việc phụ nữ tự khám vú tại nhà là kết quả đầu ra
chính mà chúng tôi quan tâm. Kiểm định khi bình
phương sẽ được sử dụng để phân tích mối liên quan
giữa các biến nhân khẩu học và kiến thức, thái độ với
hành vi dự phòng UTV.

2.4. Đạo đức nghiên cứu:
Nghiên cứu sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng,

đặc biệt là phụ nữ. Sự tham gia của các đối tượng là

education is needed to enhance womens knowledge on breast cancer prevention and to encourage
women to do breast self exam at home, to get a clinical breast exam and hopefully result in reducing
the fatal deaths of breast cancer.
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tự nguyện, họ có thể rút khỏi nghiên cứu vào mọi
thời điểm của cuộc phỏng vấn. Những câu trả lời
của người phụ nữ được đảm bảo bí mật. 

3. Kết quả

3.1. Các đặc điểm nhân khẩu học của đối
tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 600 phụ nữ tuổi
từ 15 đến 49, trong đó nhóm tuổi 40 – 49 chiếm tỷ
lệ cao nhất (42,3%) và tỷ lệ phụ nữ dưới 20 tuổi
chiếm tỷ lệ thấp nhất (7,7%). Độ tuổi trung bình là
36 (SD=9). Nghề nghiệp chính của đối tượng
nghiên cứu là nông dân (75.5%). Những nghề khác
đều chiếm tỷ lệ thấp như: thợ thủ công/thợ xây là

6.2%, công chức là 4,7%, công nhân là 4.7%, còn
lại là các nghề khác như trông trẻ, buôn bán nhỏ…

So sánh với Điều tra biến động dân số 2007,
trình độ học vấn của quần thể cư dân nông thôn
trong nghiên cứu này cao so với nông thôn cả nước.
Đa phần đối tượng có trình độ cấp II (78,7%), có
16% đối tượng có trình độ cấp III trở lên và tỷ lệ mù
chữ chỉ có 0,2%.

Trong 600 đối tượng nghiên cứu, chỉ có 386
người (64,3%) đã từng nghe nói đến UTV. 

Đa phần những người từng nghe nói đến UTV
đều cho rằng đây là căn bệnh của phụ nữ (phụ nữ
nói chung hay phụ nữ lớn tuổi với tỷ lệ tương ứng
là 47,7% và 62,4% tổng số ý kiến). Tỷ lệ những
người cho rằng nam giới có thể mắc UTV là rất
thấp, chỉ có 1 đối tượng cho rằng nam giới lớn tuổi
có thể mắc UTV. 

Những biểu hiện của UTV được các đối tượng
nhắc đến nhiều nhất là các biểu hiện ở vú và vùng
xung quanh vú bao gồm xuất hiện u cục ở vú
(69,4%) và u cục ở nách (35%). Đáng chú ý là có

Nhóm tuổi 
< 20  46 7.7 
20 – 29 110 18.3 
30 – 39 190 31.7 
40 – 49 254 42.3 
Tổng 600 100 

Tình trạng hôn nhân 
Đang sống với chồng 407 67.8 
Độc thân 60 10 
Ly thân 2 0.3 
Ly dị 2 0.3 
Góa 10 1.7 
Xa nhau vì công việc 115 19.2 
Ở cùng bạn tình 1 0.2 
Khác 3 0.5 
Tổng 600 100 

Nghề nghiệp   

Nông dân 453 75.5 
Công nhân 28 4.6 
Thợ xây/thợ thủ công 37 6.2 
Học sinh/sinh viên 21 3.5 
Buôn bán nhỏ 31 5.2 
Khác 30 5 
Tổng 600 100 

 

Bảng 1. Các đặc điểm nhân khẩu học của đối
tượng nghiên cứu

Hình 1. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên
cứu và của cả nước theo Điều tra biến
động dân số 

Kiến thức dự phòng UTV   

 N Tỷ lệ (%) 

Từng nghe nói đến UTV   
Có  46 7.7 
Không  110 18.3 

Biện pháp phòng UTV   
Tập thể dục đều đặn 31 9.8 
Ăn nhiều hoa quả 50 15.9 
Ăn nhiều rau 53 16.8 
Không hút thuốc lá 18 5.7 
Không uống rượu/ bia 19 6 
Ăn ít/ không ăn mỡ 13 4.1 
Đi khám định kỳ 245 77.8 
Khác 34 10.8 

Có thể gây chết người 351 90.9 

Tất cả mọi người đều có thể mắc UTV 2 0.5 

Biểu hiện của UTV   

Gầy sút cân 61 15.8 
Sờ, nắn thấy u cục ở vú 268 69.4 
Sờ nắn thấy u cục ở nách 135 35 
Có nước, dịch chảy ra ở núm vú 21 5.4 
Núm vú bị loét 8 2.1 
Hình dáng vú thay đổi 22 5.7 
Vùng da ở vú bị sần 10 2.6 
Đau 28 7.3 

Độ tuổi dễ mắc UTV là trên 40 tuổi 93 24,1 

Ung thư vú có thể phòng được 315 81.6 

Cách phát hiến sớm ung thư vú    

Tự khám tại nhà 195 50.5 
Khám định kỳ tại CSYT 286 74.1 
Khác 0 2.3 

Có thể điều trị khỏi UTV 330 85.5 

Bảng 2. Kiến thức về dự phòng UTV

Quần thể nghiên cứu Điều tra

Mù chữ        Cấp I        Cấp II       Cấp III trở lên
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7,5% đối tượng có nghe nói đến UTV nhưng lại
không biết dấu hiệu nào của UTV.  

Có 315/386 người đã từng nghe về UTV biếât là
UTV có thể dự phòng được. Tuy nhiên khi được hỏi
về biện pháp dự phòng UTV,  phần lớn đối tượng
nghiên cứu (77,8%) chỉ đề cập đến việc đi khám
định kỳ tại cơ sở y tế, các biện pháp khác được nhắc
đến với tần số rất thấp, 16,8% cho rằng đó là ăn
nhiều rau, 15,9% cho rằng đó là ăn nhiều hoa quả,
9,8%  nói về việc tập thể dục, tỷ lệ đối tượng nhắc
đến các biện pháp như không hút thuốc lá, không
uống rượu/bia, ăn ít/ không ăn mỡ tương đối thấp
(5,7%; 6%; 4,1%). Như vậy, người phụ nữ chưa
nhận thức được rằng một lối sống lành mạnh có thể
dự phòng UTV và cả những vấn đề sức khỏe khác.
Đây là một nội dung cần được quan tâm trong một
chiến dịch truyền thông nâng cao sức khỏe, cụ thể
là dự phòng UTV, cho người phụ nữ.

Để có thể đánh giá kiến thức chung của một đối
tượng, chúng tôi tạo ra một biến tổng hợp kiến thức
về phòng chống UTV. Một đối tượng được đánh giá
là có kiến thức tốt về dự phòng UTV nếu đối tượng
đó từng nghe/xem/đọc về UTV và trả lời đúng hơn
50% số câu hỏi về kiến thức. Kết quả cho thấy
41,3% đối tượng được đánh giá có kiến thức tốt về
dự phòng UTV theo tiêu chuẩn của nghiên cứu. 

3.2. Thái độ dự phòng UTV
Hầu hết đối tượng được phỏng vấn (97,7%) đều

thấy được sự cần thiết của việc đi khám phụ khoa.
Và 98,3% phụ nữ cho rằng khám sức khỏe định kỳ
cũng cần thiết

Có đến 97,7% phụ nữ thấy việc khám phụ khoa
là cần thiết nhưng có đến 34,1% phụ nữ vẫn ngại
đi khám phụ khoa. Lý do mà họ đưa ra đó là: đông
người (48%), xấu hổ (21.6%). Các vấn đề như đi
lại, bận việc ít là cản trở cho việc ngại đi khám của
phụ nữ. 

Một đối tượng được đánh giá là có thái độ tốt
với việc dự phòng UTV nếu họ cảm thấy khám sức
khỏe là cần thiết, khám phụ khoa định kỳ là cần

thiết và không ngại đi khám phụ khoa. Theo tiêu
chuẩn này, 64,3% đối tượng tham gia nghiên cứu
được đánh giá là có thái độ tích cực với dự phòng
UTV.

3.3. Thực hành dự phòng UTV 
Trả lời câu hỏi về tiền sử hút thuốc lá, chỉ duy

nhất cho biết có 1 đối tượng đã từng hút thuốc.  Tỷ
lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ phụ nữ hút thuốc
trong điều tra y tế quốc gia năm 2002. Như vậy,
hành vi nguy cơ hút thuốc lá không phải là một hành
vi phổ biến ở phụ nữ trong quần thể nghiên cứu.

Phụ nữ tiếp xúc với khói thuốc nhiều nhất ở nhà
(2,71 ngày/tuần), tại nơi làm việc (1,21 ngày/tuần)
và ít nhất tại nơi công cộng (0,64 ngày/tuần)

Con số này thấp hơn kết quả nghiên cứu của tổ
chức Health Bridge và Hội Y tế công cộng Việt
Nam được tiến hành năm 2005 [2], tỷ lệ phụ nữ tiếp
xúc với khói thuốc ở nhà là 5,7 ngày, nơi làm việc
là 5,1 ngày và nơi công cộng là 4,2 ngày. Nghiên
cứu này được tiến hành trên 600 phụ nữ trong độ
tuổi 18 – 55 ở 3 vùng Bắc – Trung  - Nam, có thể
sự khác biệt về đối tượng và yếu tố địa lý cũng dẫn
đến sự khác biệt của kết quả nghiên cứu.

Tuy trung bình một tuần phụ nữ chỉ phải tiếp
xúc với khói thuốc là 2,71 ngày nhưng có đến một
phần ba (33,1%) phụ nữ phải tiếp xúc với khói thuốc
tất cả các ngày trong tuần. 

Trong 56 người đã từng uống rượu, chỉ có 4
người thường xuyên uống rượu. Tính trên toàn bộ
quần thể nghiên cứu, tỷ lệ phụ nữ thường xuyên
uống rượu rất thấp, khoảng 0,67%.

Tỷ lệ phụ nữ trong nghiên cứu báo cáo đã từng
tự khám vú cho bản thân là tương đối cao 64.7%.

Thái độ về dự phòng UTV - UTCTC N % 

Khám sức khỏe định kỳ là cần thiết 590 98,3 

Khám phụ khoa định kỳ là cần thiết 586 97,7 

Không ngại đi khám phụ khoa 395 65.8 

Thái độ tốt 386 64.3 

Bảng 3. Thái độ của phụ nữ về dự phòng UTV 

Hành vi dự phòng UTV Tần số (N) Tỷ lệ (%) 

Từng hút thuốc    
Rồi 1 0.2 
Chưa 599 99.8 
Tổng 600 100 

Uống rượu thường xuyên    

Có 4 7.7 
Không 48 92.3 
Tổng 52 100 

Tự khám vú cho bản thân    

Rồi 388 64.7 
Chưa 212 35.3 

Tổng 600 100 
 

Bảng 4. Tiền sử hút thuốc 
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Tuy nhiên khi được yêu cầu mô tả về khám vú, đối
tượng chỉ kiểm tra u cục ở vú (85%). Tỷ lệ phụ nữ
đề cập đến các bước khám vú khác không cao như
việc quan sát trước gương (29,3%); nặn đầu vú xem
có dịch, máu không (16,1%), kiểm tra hõm nách
(11,1%). Chỉ có 2/600 người được phỏng vấn tự
khám vú ở nhà đầy đủ 4 bước.

Đối tượng nghiên cứu nhận thông tin về hướng
dẫn khám vú từ ti vi (69,5%) là chủ yếu. Tỷ lệ phụ
nữ xem hướng dẫn khám vú từ các nguồn khác thấp:
do bác sĩ hướng dẫn (23,2%), xem sách/báo/tạp chí
(16,2%), nghe đài (14,3%), truyền miệng (11%). 

Kết quả này cho thấy việc tiếp cận của người
dân đối với cán bộ y tế để được tư vấn còn hạn chế.
Kinh nghiệm từ nhiều chương trình can thiệp cho
thấy, bên cạnh tivi là kênh truyền thông đại chúng,
tư vấn trực tiếp cũng là kênh thông tin quan trọng
giúp người dân tăng cường kiến thức về các vấn đề
sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm đối với
phụ nữ như ung thư vú.

3.4. Một số yếu tố liên quan đến hành vi tự
khám vú ở người phụ nữ
Khi tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực

hành dự phòng UTV (trong đó có hành vi tự khám
vú) của người phụ nữ, chúng tôi đã sử dụng kiểm
định khi bình phương với biến đầu ra là hành vi tự
khám vú. 

Trước tiên, chúng tôi sử dụng kiểm định khi
bình phương để đánh giá mối liên quan giữa hành
vi tự khám vú với các yếu tố (nhân khẩu học và kiến
thức, thái độ liên quan đến dự phòng UTV). Nếu có
mối liên quan giữa chúng hay tỷ lệ phụ nữ tự khám
vú khác nhau giữa các tầng của yếu tố (p value <
0,05), OR sẽ được tính để xác định độ lớn của mối
liên quan.

Kết quả phân tích đơn biến cho thấy tỷ lệ phụ
nữ đã từng tự khám vú tại nhà cao hơn ở các nhóm
tuổi từ 30 – 39 và 40 – 49, hiện đang sống độc thân,
có kiến thức tốt về dự phòng UTV. 

Để đảm bảo mối liên hệ giữa hành vi tự khám
vú với các yếu tố liên quan không bị ảnh hưởng bởi
yếu tố nhiễu, chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy
gồm biến phụ thuộc là hành vi tự khám vú, biến độc
lập là kiến thức về dự phòng UTV và các biến nhiễu
tiềm tàng như tuổi, trình độ học vấn. Kết quả là sau
khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm tàng, có
kiến thức đạt về dự phòng UTV vẫn là một yếu tố
dự đoán cho hành vi tự khám vú của người phụ nữ. 

4. Bàn luận
Trong bối cảnh y tế tuyến cơ sở chưa đủ khả

năng xây dựng chương trình khám sàng lọc bằng
phương pháp chụp nhũ ảnh; hành vi tự khám vú đúng
cách, đến khám nhân viên y tế thường xuyên; thay
đổi lối sống (ăn nhiều rau quả, ít chất béo; vận động
nhiều…) là những hành vi cần khuyến khích ở người
phụ nữ. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ những người phụ
nữ báo cáo có tự khám vú tại nhà là khá cao (64.4%).
Yếu tố dự đoán cho hành vi tự khám vú của người
phụ nữ là kiến thức tốt về dự phòng UTV. Kết quả
này là phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới [6].

Tuy nhiên, khi phân tích kỹ hơn, chỉ có 2/600
đối tượng thực hiện đầy đủ các bước của khám vú.
Thiếu kiến thức về dự phòng UTV nói chung và
trình tự các bước tự khám vú nói riêng có thể là giải
thích hợp lý cho kết quả này. Phân tích theo hướng
khác, chúng tôi tìm hiểu các nguồn thông tin hướng
dẫn cách khám vú của các đối tượng. Kết quả là phụ
nữ chủ yếu xem hướng dẫn khám vú từ ti vi (69,5%).
Tỷ lệ phụ nữ xem hướng dẫn khám vú từ các nguồn
khác thấp: do bác sĩ hướng dẫn (23,2%), xem sách/
báo/ tạp chí (16,2%), nghe đài (14,3%), truyền
miệng (11%). Kết quả này cho thấy việc tiếp cận
của người dân đối với cán bộ y tế để được tư vấn
còn hạn chế, trong khi các kết quả nghiên cứu định
tính trên thế giới chỉ ra rằng nhân viên y tế có vai
trò quan trọng [8]. Phụ nữ cảm thấy thoải mái khi

Yếu tố nghiên cứu OR Khoảng tin cậy 
Tuổi   

Dưới 20 Tham chiếu Tham chiếu 
20-29 1,4 0,6 – 2,9 
30-39 2,14* 1 – 4,3 
40-49 2,2* 1,1 – 4,5  

Trình độ học vấn   
Dưới cấp II Tham chiếu Tham chiếu  
Từ cấp II trở lên 0,5 0,16 – 1,34  

Tình trạng hôn nhân   
Đang sống với chồng/bạn tình Tham chiếu Tham chiếu 
Ly thaân/Ly dò/Goùa 1,3  0,38 – 5,95 
Độc thân 0,5* 0,28 – 0,89 

Nghề nghiệp   
Nông dân Tham chiếu Tham chiếu 
Nghề khác 1,04 0,7 – 1,6 

Kiến thức đạt về dự phòng UTV 9,5** 6 – 15,4 
 

Bảng 5.  Tỷ suất chênh, khoảng tin cậy và giá trị p
thể hiện mối liên quan của một số yếu tố
liên quan với hành vi tự khám vú của
người phụ nữ.

*p<0,05 **p<0,01 
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trao đổi với cán bộ y tế về hành vi khám vú của
bản thân. Các chương trình can thiệp nâng cao
kiến thức về dự phòng UTV và tăng tỷ lệ tự khám
vú ở phụ nữ cần chú ý tăng cường kiến thức và kỹ
năng tư vấn cho cán bộ y tế về dự phòng UTV.

Cụ thể, về kiến thức dự phòng UTV, theo tiêu
chí đánh giá đã nêu, chỉ có chưa đến nửa số đối
tượng tham gia (42.5%) đạt yêu cầu. Đáng chú ý là
có 7,5% đối tượng không biết một dấu hiệu nào của
UTV. 77,8% đối tượng biết rằng đến cơ sở khám
định kỳ là biện pháp phòng UTV. Tuy nhiên, tỷ lệ
đối tượng đề cập đến các biện pháp dự phòng cấp
một không nhiều. Phụ nữ vẫn chưa nhận thức rằng
UTV có thể dự phòng từ sớm. Các chương trình giáo
dục sức khỏe cần chú ý điều này vì duy trì một lối
sống khỏe mạnh (tập thể dục, ăn nhiều rau quả, hạn
chế uống rượu và hút thuốc lá) không chỉ giúp dự
phòng UTV mà còn nhiều bệnh khác.

Về thái độ dự phòng UTV, tỷ lệ có thái độ
dương tính với việc đi khám phụ khoa là rất khả
quan. Tỷ lệ đối tượng cho biết đi khám sức khỏe
định kỳ/khám phụ khoa là cần thiết tương ứng là
98,3% và 97,7%, rất cao. Tuy nhiên, tỷ lệ sẵn sàng
đi khám phụ khoa lại thấp hơn hẳn, chỉ có 65,8%.
Câu hỏi đặt ra là những trở ngại gì ngăn người phụ

nữ đến với các cơ sở y tế để khám phụ khoa nói
riêng và khám sức khỏe nói chung. Kết quả nghiên
cứu cho thấy có đến 31,7% đối tượng chưa bao giờ
đi khám phụ khoa. Trong đó 31,2% cho biết cảm
giác xấu hổ là trở ngại.

Nghiên cứu tiến hành tại một một xã ở vùng
nông thôn nên kết quả nghiên cứu khó có thể dùng
để đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về dự
phòng UTV cho các quần thể phụ nữ khác. Mặt
khác, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp chấm
điểm phổ biến này để phân loại kiến thức, thái độ,
thực hành về dự phòng UTV của đối tượng nghiên
cứu. Tuy nhiên cách phân loại này chưa phản ánh
được đầy đủ vì chưa đánh giá được trọng số của các
câu hỏi. Một sai số thường gặp với loại nghiên cứu
này là sai số nhớ lại của đối tượng nghiên cứu, đặc
biệt là với các câu hỏi về mức độ phơi nhiễm với
thuốc lá và rượu.

Kết quả này gợi ý cho việc xây dựng một
chương trình giáo dục sức khỏe, nâng cao kiến thức
của phụ nữ về dự phòng UTV. Trong đó, cán bộ y
tế đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cũng
như khuyến khích người phụ nữ duy trì hành vi tự
khám vú đúng cách nhằm phát hiện sớm UTV, duy
trì một lối sống khỏe mạnh để dự phòng UTV. 
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